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PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn sáng kiến kinh nghiệm

      Với mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay ở các cấp học học sinh được giáo dục toàn diện về kiến thức, mục đích cao nhất của giáo dục là hình thành kỹ năng sống cho học sinh để sau này  các em sẽ trở thành những con người phát triển toàn diện đáp ứng được với nhu cầu phát triển của xã hội. 

       Hiện nay Sự nghiệp giáo dục cũng tiếp tục được đổi mới và phát triển không ngừng, nhất là đổi mới về phương pháp dạy học (PPDH). Đặc biệt đối với bộ môn Toán  vai trò  quan trọng trong trường phổ thông. Các công thức và phương pháp toán học là công cụ thiết yếu giúp học sinh học tập tốt các môn học khác, giúp học sinh hoạt động có hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Môn toán có khả năng to lớn giúp học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ, đóng góp tích cực vào việc giáo dục cho học sinh tư tưởng đạo đức trong cuộc sống và lao động.

     Định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay đã xác định “phương pháp dạy học  trong nhà trường các cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập sáng tao của tư duy ”.. Bắt nguồn từ định hướng đó giáo viên  cần phải học hỏi nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng những phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng học sinh, từng kiểu bài  lên lớp, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tinh cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh…làm cho hiệu quả giờ học đạt cao nhất và giúp học sinh hướng  tới học tập chủ động sáng tạo  tránh  thói quen học tập thụ động vốn có của đa số học sinh trong nhà trường THCS. 

      Trong quá trình giảng dạy việc đánh giá chất lượng, năng lực tư duy, hay khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh đối với bộ môn toán chủ yếu thông qua giải bài tập. Đối với học sinh lớp 8 ngoài việc truyền cho học sinh những kiến thức, kỹ năng toán học theo yêu cầu của nội dung chương trình giáo  khoa chúng ta cũng rất cần đầu tư bồi dưỡng cho một bộ phận học sinh khá, giỏi đây là một việc rất cần thiết và phải được tiến hành thường xuyên ở trong các nhà trường THCS. Nhằm tạo điều kiện để cho học sinh phát huy được năng lực trí thông minh sáng tạo, giúp nâng cao chất lượng mũi nhọn trường PTDTBT THCS Khao Mang, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.   
     Để khuyến khích học sinh tìm hiểu cách giải để học sinh phát huy được khả năng tư duy linh hoạt, nhạy bén khi tìm lời giải bài toán. Tạo cho học sinh lòng tự tin, say mê, sáng tạo, không còn ngại ngùng đối với việc giải bài toán bằng cách lập phương trình, thấy được môn toán rất gần gũi với các môn học khác và thực tiễn trong cuộc sống. Giúp giáo viên tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với mọi đối tượng học sinh. 
     Vì những lý do đó tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm: ''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8 trường PTDTBT THCS Khao Mang". 
2.  Mục đích của sáng kiến 
      Đánh giá thực trạng kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình của học sinh lớp 8 trường PTDTBT THCS Khao Mang. 

      Đề xuất một số kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình mang lại hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho  học sinh lớp 8 trường PTDTBT THCS Khao Mang.

3. Phạm vi, đối tượng áp dụng của sáng kiến 

     Phạm vi nghiên cứu:  79 học sinh trường PTDTBT THCS Khao mang, huyện Mù Cang Chải , tỉnh Yên Bái.


Đối tượng nghiên cứu: ''Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8 trường PTDTBT THCS Khao Mang". 
4. Thời gian thực hiện và triển khai sáng kiến kinh nghiệm

         Trong khuôn khổ nội dung của đề tài tôi đã ấp ủ và tiến hành đi vào nghiên cứu  và tiến hành trong năm học 2016 – 2017.

        Thời gian: Ngay từ đầu tháng 3 năm  2017 đến tháng 5 năm 2017. Năm học 2017 - 2018 tôi cùng các đồng nghiệp tiếp tục áp dụng  sáng kiến kinh nghiệm này vào học sinh khối 8 trường PTDT BT THCS Lê Văn Tám.

Phần 2. NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận của sáng kiến 
        Xuất phát từ mục tiêu Giáo dục trong giai đoạn hiện nay ( thế kỷ 21) là phải đào tạo ra con người có trí tuệ phát triển, giầu tính sáng tạo và có tính nhân văn cao. Để đào tạo ra lớp người như vậy thì từ nghị quyết TW 4 khoá 7 năm 1993 đã xác định ''Phải áp dụng phương pháp dạy học  hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề". Nghị quyết TW 2 khoá 8 tiếp tục khẳng định  "Phải đổi mới giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nề nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, dành thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh''.


Định hướng này đã được pháp chế hoá trong luật giáo dục điều 24 mục II đã nêu ''Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo của học sinh, phải phù hợp với đặc điểm của từng môn học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh, phải phù hợp với đặc điểm của từng môn học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh"

Dạng bài  toán "Giải bài toán bằng cách lập phương trình" là dạng bài toán có văn, với loại toán này vấn đề đặt ra trước hết là phải lập được phương trình  từ những dữ kiện mà bài toán đã cho thông qua tìm lời giải, sau đó mới là cách lập phương trình để tìm nghiệm thỏa mãn yêu cầu của đề bài.   

Giải toán bằng cách lập phương trình là: Phiên dịch bài toán từ ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ đại số rồi dùng các phép biến đổi đại số để tìm ra đại lượng chưa biết thoả mãn điều kiện bài cho.

Rèn kĩ  năng  giải toán là: rèn và luyện trong việc  giải  các bài toán để trở thành khéo léo, chính xác khi tìm ra kết quả bài toán. 
 II. Thực trạng của vấn đề
Toán học nói chung, phân môn đại số nói riêng là một bộ phận khoa học rất quan trọng trong chương trình Toán THCS.

           Thông qua các đợt tập huấn chuyên môn, được trao đổi, được nghe, được dự giờ của đồng nghiệp và thông qua các đợt hội giảng, chuyên đề của tổ, trường, khu, cụm tôi đã được các đồng chí, đồng nghiệp rút kinh nghiệm rất tận tình. Từ những lần học hỏi đó tôi nhận thấy sở dĩ để có được những giờ giảng hay như vậy cuốn hút được học sinh như vậy thì người giáo viên ngoài việc nắm vững kiến thức, có kĩ năng sư phạm ra còn cần phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, mà trong quá trình dạy còn phải chú ý rèn cho học sinh các kỹ năng nhận dạng các dạng  bài tập. Để từ đó tìm ra cách giải các  dạng bài tập đó. Trong quá trình giảng dạy toán tại trường THCS tôi thấy dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình luôn luôn là một trong những dạng toán khó. Dạng toán này xuyên suốt trong chương trình toán THCS lớp 8  và 9, một số giáo viên chưa chú ý đến kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh mà chỉ chú trọng đến việc học sinh làm được nhiều bài, đôi lúc biến việc làm thành gánh nặng với học sinh. Còn học sinh đại đa số chưa có kỹ năng giải dạng toán này, cũng có những học sinh biết cách làm nhưng chưa đạt được kết quả cao vì:
  - ở các bước trên thì bước 1 là quan trọng nhất vì có lập được  phương trình, hệ phương trình phù hợp với đề bài thì mới có được kết quả của bài toán đã ra. Đây chính là khâu khó nhất đối với học sinh, những khó khăn thường gặp:

  + Không biết tóm tắt bài toán để đưa bài toán từ nội dung thực tế về bài toán mang nội toán học đặc biệt khó khăn hơn nữa với học sinh vùng cao do chưa hiểu hết ngôn từ phổ thông. Không xác định được đại lượng nào phải tìm các số liệu đã cho, đại lượng nào đã cho.

 + Không biết cách chọn ẩn, điều kiện của ẩn.

 + Không biết biểu diễn và lập luận mối liên hệ của ẩn theo các dự kiện của bài toán. Không xác định được tình  huống xảy ra và các đại lượng nào mà số liệu chưa biết ngay được .

      Những lí do trên dẫn đến học sinh không thể lập được phương trình.

  -  ở bước 2 thông thường học sinh không giải được phương trình mà lí do cơ bản là học sinh chưa phân dạng được phương trình, để áp dụng cách giải tương ứng với phương trình, hoặc học sinh không biết cách giải phương trình.

  - Đối với bước 3 học sinh thường gặp khó khăn trong các trường hợp sau:

  + Không chú trọng khâu thử lại nghiệm của phương trình với các dự kiện của bài  toán và điều kiện của ẩn.

  + Không biết biện luận: Chọn câu trả lời, các yếu tố có phù hợp với điều kiện thực tế không ?.

         Để giúp học sinh sau khi học hết chương trình toán THCS có cái nhìn tổng quát hơn về dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình, nắm chắc và biết cách giải dạng toán này. Rèn luyện cho học sinh khả năng phân tích, xem xét bài toán dưới dạng đặc thù riêng lẻ. 
Giáo viên chưa có nhiều thời gian và biện pháp hữu hiệu để phụ đạo học sinh yếu kém. Giáo viên nghiên cứu về phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình song mới chỉ dừng lại ở việc vận dụng các bước giải một cách nhuần nhuyễn chứ chưa chú ý đến việc phân loại dạng toán, kỹ năng giải từng loại và những điều cần chú ý khi giải từng loại đó. Trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên trăn trở là làm thế nào để học sinh phân biệt được từng dạng và cách giải từng dạng đó. Học sinh lớp 8 trường PTDTBTTHCS Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Tổng số có 02 lớp với  79 học sinh, chất lượng về học lực bộ môn toán thấp cụ thể qua bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu tháng 3 năm 2017 như sau:

	Lớp
	 Số HS 
	Điểm

	
	
	Điểm dưới 5
	Điểm 5 -  6
	Điểm 7 - 8
	Điểm 9 - 10

	
	
	SL: 
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A
	40
	28
	70 %
	10
	25 %
	2
	5 %
	0
	0 %

	8B
	39
	25
	64,1 %
	11
	28,2 %
	3
	7,7 %
	0
	0 %



Qua kết quả bài kiểm tra của học sinh tôi nhận thấy HS còn mắc nhiều sai lầm trong quá trình giải bài toán bằng cách lập phương trình  như: thiếu điều kiện, chưa biết cách biểu diễn ẩn này qua ẩn kia và các đại lượng đã biết, khi giải phương trình còn nhầm dấu, khi kết luận không đối chiếu với điều kiện của ẩn.
 III. Các biện pháp giải quyết vấn đề

1. Yêu cầu về giải bài toán bằng cách lập phương trình
     ở các bước trên thì bước một là quan trọng nhất vì có lập được  phương trình, hệ phương trình phù hợp với đề bài thì mới có được kết quả của bài toán đã ra. Để có thể giải đúng, nhanh bài toán giải bài toán bằng cách lập phương trình  cả giáo viên và học sinh cần chú ý :
     +) Đọc kĩ đề bài và tóm tắt bài toán để hiểu rõ: đại  lượng  phải tìm, các đại lượng và số liệu đã cho, mô tả bằng hình vẽ nếu cần, chuyển đổi đơn vị nếu cần.  
     +) Thường chọn trực tiếp đại lượng phải tìm làm ẩn, chú ý điều kiện của ẩn sao cho phù hợp với yêu cầu của bài toán và với thực tế .

     +) Xem xét các tình  huống xảy ra và các đại lượng nào mà số liệu chưa biết ngay được.

     +) Khi đã chọn số chưa biết của một đại lượng trong một tình huống là ẩn khi lập phương trình phải tìm mối liên quan giữa các số liệu của một đại lượng khác hoặc trong một tình huống khác. Mối liên hệ này được thể hiện bởi sự so sánh ( bằng, lớn hơn, bé hơn, gấp mấy lần ...).
     +) Khi đã lập phương trình cần vận dụng tốt kỹ năng giải các dạng phương trình đã học để tìm nghiệm của phương trình.

    +) Cần chú ý so sánh nghiệm tìm được của phương trình với điều kiện của bài toán và với thực tế để trả lời.

   Mặc dù đã có quy tắc chung để giải loại toán này. Xong ngừời giáo viên trong quá trình hướng dẫn học sinh giải loại toán này cần cho học sinh vận dụng theo sát các yêu cầu sau :

1.1. Bài toán không được sai sót :

Để bài giải của học sinh không sai sót, trước hết người giáo viên phải phân tích cho học sinh hiểu bài toán vì nếu hiểu sai đề bài thì sẽ trả lời sai. Học sinh cần  hiẻu rõ mục đích của các công việc đang làm, chú ý không được bỏ qua điều kiện của ẩn, đơn vị của ẩn.

1.2. Lời giải phải có lập luận .

     Trong quá trình giải các bước phải có lập luận chặt chẽ với nhau. Xác định ẩn khéo léo. Mối quan hệ giửa ẩn và các dữ kiện đã cho phải làm bật nên được ý phải đi tìm. Nhờ mối tương quan giữa các đại lượng trong bài mà lập phương trình.Từ đó tìm được các giá trị của ẩn.

 1.3. Lời giải phải mang tính toàn diện
     Cần hướng dẫn học sinh hiểu rằng kết quả của  bài toán tìm được phải phù hợp với cái chung, với thực tế trong trường hợp đặc biệt thì kết quả vẫn còn đúng.

 1.4. Lời giải phải đơn giản : 

       Lời giải ngoài việc phải đảm bảo ba yêu cầu nói trên cần phải chọn cách làm đơn giản mà đa số học sinh đều hiểu và có  thể tự làm lại được .

 1.5. Trình bày lời giải phải ngắn gọn và khoa học :

         Khoa học ở đây là mối quan hệ giữa các bước giải của bài toán phải logic, chặt chẽ với nhau, các bước sau tiếp nối các bước trước và được suy ra từ bước trước ,nó đã được kiểm nghiệm và chứng minh là đúng hoặc những điều đó đã được biết từ trước .

 1.6.Lời giải phải rõ ràng .

     Nghĩa là các bước giải phải không được chồng chéo lên nhau, hoặc phủ định lẫn nhau. Các bước giải phải thật cụ thể và chính xác .

1.7. Những lưu ý khác:
    - Cần chú trọng việc đưa bài toán thực tế về bài toán mang nội dung toán học thông qua việc tóm tắt (phần này sáng kiến không đề cập đến) và chuyển đổi đơn vị.
   - Để thuận tiện và tạo điều kiện dễ dàng khi khai thác nội dung bài toán cần:
  + Vẽ  hình minh hoạ nếu cần thiết.

  + Lập bảng biểu thị các mối liên hệ qua ẩn để lập phương trình.
2. Phân loại và tìm lời giải các bài toán giải bằng cách lập phương trình
2.1) Dạng toán chuyển động.
2.2) Dạng toán liên quan đến số học.
2.3) Dạng toán về công việc, vòi nước chảy ( “làm  chung -làm riêng”).
2.4) Dạng toán về năng suất lao động (“Sớm- muộn”;  “trước -sau”).
2.5) Dạng toán về tỷ lệ chia  phần (“Thêm -bớt”; “ Tăng -giảm”).
2.6) Dạng toán liên quan đến hình học.
2.7) Dạng toán có nội dung Vật lý, Hoá học.
2.8) Một số bài toán cổ.
3. Những bài toán cụ thể hướng dẫn tìm lời giải  và học sinh thực hiện giải
3.1.Dạng toán chuyển động:

a) Hướng dẫn học sinh tìm lời giải:

-  Với dạng toán này cần khai thác ở các đại lượng:

+ Vận tốc.

+ Thời gian.

+ Quãng đường đi.

Lưu ý phải thống nhất đơn vị.

-  Chọn ẩn và điều kiện ràng buộc cho ẩn.

- Tuỳ theo từng nội dung mà chọn ẩn cho phù hợp, sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác để tìm lời giải như sau:

	Các trường hợp

(Hay loại phương tiện)
	Vận tốc(km/h)
	Thời gian(h)
	Quãng đường(km)

	Theo dự định
	
	
	

	Theo thực tế
	
	
	

	Phương trình lập được (nếu có)
	


b) Bài toán minh hoạ:

     Bài toán : Đường sông từ thành phố A đến thành phố B ngắn hơn đườngbộ 10 km. Để đi từ A đến B, một ca nô đi hết 3 giờ 20 phút, một ô tô đi hết 2 giờ.Biết vận tốc của ca nô kém vận tốc của ô tô là 17km/h.Tính vận tốc của ca nô?.
Hướng dẫn giải 
Hướng dẫn học sinh biểu thị các đại lượng đã biết và chưa biết vào trong bảng:

	Các trường hợp

(Hay loại phương tiện)
	Vận tốc(km/h)
	Thời gian(h)
	Quãng đường(km)

	Ca nô
	x
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	x+17
	2
	2.(x+ 17)

	Phương trình lập được
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Lời giải
   Cách 1: Gọi vận tốc của ca nô là:     x (km/h), x > 0

            Vận tốc của ô tô là:   x +17 (km/h)

            Đường sông từ A đến B dài là:     
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           Đường bộ từ A đến B dài là:        2.(x+17)  (km)

           Theo đề bài thì đường sông ngắn hơn đường bộ là 10 km  ta có phương trình:  
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x = 18 ( thoả mãn điều kiện ).
Vậy vận tốc của ca nô là 18 km/h.

   Cách 2: Gọi quãng đường sông dài là: x (km),  x > 0

Ta có bảng sau:
	Các loại phương tiện
	s (km)
	t(h)
	v (km/h)

	Ca nô
	x
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	Phương trình lập được
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Ta có phương trình :
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(thoả mãn điều kiện)

Vậy vận tốc của ca nô là:  
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   Cách 3: Lập hệ phương trình:

     Gọi vận tốc của ca nô là x  (km),  x > 0

     Vận tốc của ca nô của ô tô là y(km),  y > 0

     Ta hướng dẫn học sinh theo bảng sau :

	Các trường hợp

(Hay loại phương tiện)
	Vận tốc(km/h)
	Thời gian(h)
	Quãng đường(km)

	Ca nô
	x
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	Phương trình lập được
	x = y-17
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     Từ đó có hệ phương trình:
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    Giải hệ phương trình và chọn câu trả lời.
     Chú ý: Với dạng toán chuyển động thì giáo viên cần làm cho học sinh hiểu được mối quan hệ giữa các đại lượng: quãng đường,  vận tốc, thời gian và các đại lượng này liên hệ với nhau bởi công thức : S = v.t 

       Trong quá trình chọn ẩn nếu ẩn là quãng đường, vận tốc hay thời gian thì điều kiện của ẩn là luôn dương. Nếu thời gian của chuyển động đến chậm hơn dự định thì thì lập phương trình: 
       Thời gian dự định + thời gian đến chậm = Thời gian thực tế .
       Nếu chuyển động trên một quãng đường thì thời gian và vận tốc tỉ lệ nghịch với nhau.

3.2.Dạng toán liên quan tới số học:

a)Hướng dẫn học sinh tìm lời giải:

- Những lưu ý khi giải các bài tâp:

+ Viết chữ số tự nhiên đã cho dưới dạng luy thừa của 10:
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+ Số chính phương: Nếu a là số chính phương thì a = b2( 
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- Hướng dẫn học sinh theo bảng thông thường như sau:
	Cách trường hợp
	Số thứ nhất(Hàng chục)
	Số thứ hai(Hàng đơn vị)
	Mối liên hệ

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	
	
	


b) Bài toán minh hoạ:

Bài toán : Một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng các chữ số của nó bằng 16. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được một số lớn hơn số đã cho là 18. Tìm số đã cho?.
Hướng dẫn giải 
     Bài toán tìm số có hai chữ số thực chất là bài toán tìm hai số (chữ số  hàng chục và chữ số hàng đơn vị )
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     Biểu diễn số có hai chữ  số dưới dạng: ab = 10a + b  

     Biết chữ số hàng chục tính chữ số hàng đơn vị 

     Khi đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được số  ba, tìm mối liên hệ giữa số mới và số cũ. 

    Chú ý điều kiện của các chữ số .
	Cách trường hợp
	Số thứ nhất(Hàng chục)
	Số thứ hai(Hàng đơn vị)
	Mối liên hệ

	Ban đầu
	x
	16-x
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	Về sau
	16 - x
	x
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	Phương trình lập được
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Lời  giải
      Gọi chữ số hàng chục của số phải tìm là : x  ( 0 < x
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 EMBED Equation.3  [image: image21.wmf]N

ẻ

)

       thì chữ số hàng đơn vị là : 16 - x 

      Số phải tìm có dạng:     x(16- x)

      Sau khi đổi chỗ hai chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị cho nhau ta được số mới là: (16 - x)x

      Theo đề bài số mới lớn hơn số đã cho là 18 đơn vị, nên ta có phương trình:
                    x( 16 - x) + 18 = (16 - x)x
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10x + 16 - x + 18 = 160 - 10x + x
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x = 7 ( thoả mãn điều kiện)
       Vậy chữ số hàng chục là 7, chữ số hàng đơn vị là   16 - 7 = 9

Do đó số phải tìm là 79
       Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh chọn ẩn là chữ số hàng đơn vị

   Khai thác bài toán: Có thể thay đổi dữ kiện của bài toán thành biết tổng các chữ số của nó bằng tỉ số giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị, khi đó ta cũng có cách giải tương tự

3.3.Dạng toán công việc: “ làm chung - làm riêng ”, “vòi nước chảy” (toán quy về đơn vị )

a) Hướng dẫn học sinh tìm lời giải:

 - Với dạng toán này giáo viên cần làm cho học sinh hiểu: Coi  toàn bộ công việc là một đơn vị và biểu thị bằng 1, nếu thực hiện xong một công việc hết x ngày (giờ, phút...) thì trong một ngày(giờ, phút...) làm được 1/x công việc và tỉ số 1/x chính là năng xuất lao động trong một ngày (giờ, phút...).

- Hướng dẫn học sinh thông qua lập bảng như sau:
Bảng 1

	Cách trường hợp
	Thời gian làm song 1 công việc
	Năng suất công việc
	Mối liên hệ(tổng KL công việc)

	Theo dự định
	Máy 1(đội 1…)
	
	
	

	
	M¸y2(®éi 2… )
	
	
	

	Theo thực tế
	Máy 1(đội 1…)
	
	
	

	
	M¸y2(®éi 2… )
	
	
	

	Phương trình  
	


Bảng 2

	Các sự kiện
	Đội I(vòi 1)
	Đội II(vòi 2)
	Cả hai đội

	Số ngày
	
	
	

	Phần việc làm trong một ngày
	
	
	

	Phương trình lập được
	


b) Bài toán minh họa
 Bài toán: Hai công nhân nếu làm chung thì 12 giờ hoàn thành công việc. Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì người thứ nhất chuyển đi làm việc khác, người thứ hai làm nốt phần công việc còn lại trong 10 giờ.Hỏi người thứ hai làm một mình thì trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó,

 Hướng dẫn giải  
    Nếu gọi thời gian để một mình người thứ hai làm xong công việc là: x giờ (x > 0)
   Khi đó: Trong 1 giờ người thứ hai làm được bao nhiêu phần công việc? ( eq \s\don1(\f(1,x)) )     
   Trong 10 giờ người thứ hai làm được bao nhiêu phần công việc? ( eq \s\don1(\f(10,x)) )  
   Hai người cùng làm thì xong công việc trong 12 giờ. 

   Vậy trong 1 giờ hai người cùng làm  được bao nhiêu phần công việc? ( eq \s\don1(\f(1,12)) )
trong 4 giờ hai người cùng làm  được bao nhiêu phần công việc? ( eq \s\don1(\f(4,12)) )
Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để lập phương trình.

Lời giải:

    Gọi thời gian để một mình người thứ hai làm xong công việc là: x giờ(x >0)
    Trong 1 giờ người thứ hai làm được: 
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    Trong 10 giờ người thứ hai làm được: 
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    Trong 1 giờ cả hai người  làm được: 
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    Trong 4 giờ cả hai người  làm được: 
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    Theo đề bai hai người làm  chung trong 4 giờ sau đó người thứ hai làm nốt trong 10 giờ thì xong công việc nên ta có phương trình:  
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    Giải phương trình ta được x = 15( thỏa mãn )
   Vậy một mình người thứ hai làm  xong toàn bộ công việc hết 15 giờ. 
    Chú ý: Đối với bài toán này nếu quên không đặt điều  kiện cho ẩn  hoặc không so sánh kết quả với điều kiện của ẩn thì không loại được nghiệm của phương trình, khi đó kết quả của bài toán sẽ sai.

4.4.Dạng toán về năng xuất lao động:( “sớm- muộn”, “trước-sau”)
a/ Hướng dẫn tìm lời giải:
+  Tiến hành chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn:

+ Đối với dạng toán về diện tích lập bảng như sau:

	Các trường hợp
	Diện tích
	Năng xuất
	Thời gian

	Dự định
	
	
	

	Thực tế
	
	
	

	Phương trình lập được
	


         + Đối với dạng toán  thông thường khác hướng dẫn học sinh theo bảng sau:
	Mối liên hệ

Các trường hợp
	Khối lượng công việc
	Năng suất công việc
	Thời gian thực hiện( Tổng khối lượng công việc)

	Theo dự định
	Đội 1
	
	
	

	
	Đội 2
	
	
	

	Theo thực tế
	Đội 1
	
	
	

	
	Đội 2
	
	
	

	Phương trình lập được.
	
	


  b/ Bài minh hoạ:    
Bài toán: Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 400 chi tiết máy. Tháng sau tổ 1 vượt mức 10%, tổ 2 vượt mức 15% nên cả hai tổ sản xuất được 448 chi tiết máy.Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy.
                                                        Hướng dẫn giải
    Chọn ẩn: x là số chi tiết máy tổ1 sản xuất trong tháng đầu (x < 400, 
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    Lập mối liên hệ của ẩn theo bảng sau:

	Mối liên hệ

Các trường hợp
	Khối lượng công việc
	Năng suất công việc
	Tổng khối lượng công việc

	Theo dự định
	Đội 1
	x
	100%
	400

	
	Đội 2
	400 - x
	100%
	

	Theo thực tế
	Đội 1
	x+ 10%x
	110%
	448

	
	Đội 2
	400 - x +(400 - x)15%
	115%
	

	Phương trình lập được.
	
	x+ 10%x+400 -  x +(400 - x)15% = 448


Lời giải
    Gọi x là số chi tiết máy tổ1 sản xuất trong tháng đầu (x < 400, 
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    Thì tháng đầu tổ 2 sản xuất được 400- x (chi tiết máy)

    Tháng sau tổ 1 sản xuất được x +10%.x=
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    Tháng sau tổ 2 sản xuất được 
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    Theo bài ra ta có phương trình: 
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    Vậy tháng đầu tổ 1 sản xuất được 240 chi tiết máy, tổ 2 sản xuất được  160 
chi tiết máy.

3.5. Dạng toán về tỉ lệ chia phần ( “Thêm-bớt”; “Tăng-giảm”)  

a)Hướng dẫn tìm lời giải:

    + Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.
    + Lập mối liên hệ theo ẩn thông thường theo bảng sau:
	               Các đơn vị

Các trường hợp
	Đơn vị 1
	Đơn vị 2

	Lúc đầu
	
	

	Về sau
	
	

	Phương trình lập được
	


b/ Bài toán minh hoạ:

   Bài toán: Hai cửa hàng có 600(l) nước mắm. Nếu chuyển 800(l) từ cửa hàng thứ nhất sang cửa hàng thứ hai thì số nước mắm ở cửa hàng thứ hai sẽ gấp đôi số nước mắm ở cửa hàng thứ nhất. Hỏi lúc đầu  mỗi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm?

Hướng dẫn giải
    Gọi số nước mắm lúc đầu ở cửa hàng thứ nhất là x (l) (80 < x < 600)

    Ta lập bảng:
	               Các đơn vị

Các trường hợp
	Của hàng 1
	Của hàng 2

	Lúc đầu
	x
	600-x 

	Về sau
	x-80
	600-x+80

	 Phương trình lập được
	680 – x = 2(x-80)


Lời gi¶i
     Gọi số nước mắm lúc đầu ở cửa hàng thứ nhất là x  (80 < x < 600)
      Lúc đầu ở cửa hàng thứ hai có: 600 - x 
      Sau khi chuyển cửa hàng thứ nhất còn: x - 80 
      Cửa hàng thứ hai có : 600 - x + 80 = 680 - x (l)
      Theo bài ra ta có phương trình: 680 - x =  2(x - 80)  
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Vậy lúc đầu cửa hàng thứ nhất có 280 (l)

  Cửa hàng thứ hai có: 600 - 280 = 320 (l)  
3.6. Dạng toán liên quan đến hình học.

a) Hướng dẫn tìm lời giải
    + Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.
    + Hướng dẫn học sinh tìm lời gải thông qua bảng sau:
	Các đại lượng

Các trường hợp
	Đại lượng 1
	Đại lượng 2
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	


b) Bài toán minh hoạ:
Bài toán : Tính cạnh của một hình vuông biết rằng nếu chu vi tăng thêm 12 (m) thí diện tích tăng thêm 135 (m
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Hướng dẫn giải
    Cần cho học sinh hiểu chu vi và diện tích của hình vuông được tính như thế nào? . Diện tích lúc đầu của hình vuông là gì?
    Chu vi tăng thêm 12(m) thì độ dài mỗi cạnh tăng thêm bao nhiêu, từ đó tìm được diện tích sau khi tăng

    Tìm mối liên hệ giữa hai diện tích để lập phương trình.

    Gọi cạnh của hình vuông là x (m), x > 0.
	Các đại lượng

Các trường hợp
	Cạnh của hình vuông
	Chu vi
	Diện tích

	Ban đầu
	x
	4x
	x2

	Về sau
	(4x+ 12): 4 = x+3
	4x+ 12
	(x+3)2

	Phương trình lập được
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Lời giải

    Gọi cạnh của hình vuông là x (m), x > 0. Thì diện của hình vuông là x
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    Chu vi của hình vuông là 4x (m). Khi chu vi tăng thêm 12 (m) thì cạnh tăng thêm 3 (m).
    Vậy diện tích của hình vuông sau khi chu vi tăng là : (x+3)
[image: image44.wmf]2


    Theo bài  ra ta có phương trình:
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    Vậy cạnh hình vuông là 21 (m)

   Chú ý: Đối với dạng toán này cần gợi ý cho học sinh nhớ những kiến thức của hình học như: độ dài, diện tích, chu vi ...

3.7. Dạng toán có nội dung vật lý, hoá học .
a) Hướng dẫn tìm lời giải
    + Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.

    + Hướng dẫn học sinh tìm lời giải thông qua bảng sau:

	Các đại lượng

Các trường hợp
	Đại lượng 1
	Đại lượng 2
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	


 b) Bài toán minh hoạ:

Bài toán : Một miếng hợp kim đồng và thiếc có khối lượng 12 kg, chứa 45% 
đồng. Hỏi phải thêm vào đó bao nhiêu thiếc nguyên chất để được một hợp kim 
mới có chứa 40% đồng.

Hướng dẫn giải
    Giáo viên làm cần cho học sinh hiểu rõ hợp kim gồm đồng và thiếc, trong 12kg hợp kim có 45% đồng khi đó khối lượng đồng là bao nhiêu?

   Gọi khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm vào là: x kg (x  > 0 )

	    Các đại lượng

Các trường hợp
	Khối lượng đồng
	Khối lượng hỗn hợp
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	45%.12 = 5,4
	12
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	Về sau
	5,4
	x +12
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	Phương trình lập được
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Lời giải
     45% khối lượng đồng có trong 12 kg hợp kim là: 12.45% = 5,4 (k g)
    Gọi khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm vào là: x kg (x  > 0 )
    Sau khi thêm vào khối lượng của miếng hợp kim là: 12 + x  (kg)
    Khối lượng đồng không đổi nên tỷ lệ đồng trong hợp kim lúc sau là: 
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   Theo đề bài tỷ lệ đồng lúc sau là 40% nên ta có phương trình:  
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   Giải phương trình ta có: x = 1,5 kg. Đáp số: 1,5 kg.

    Khai thác bài toán: Thay đổi số liệu và đối tượng của bài toán ta có bài toán tương tự: Có 200 (g) dung dịch chứa 50 (g) muối. Cần pha thêm bao nhiêu nước để được dung dịch chứa 10% muối.

3.8. Dạng toán cổ
a) Hướng dẫn tìm lời giải:  
   + Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn.
   + Hướng dẫn học sinh tìm lời giải thông qua bảng sau:

	Các đại lượng

Các trường hợp
	Đại lượng 1
	Đại lượng 2
	Mối liên hệ giữa các đại lượng

	Ban đầu
	
	
	

	Về sau
	
	
	

	Phương trình lập được
	


 b/ Bài toán minh hoạ:  
    Bài toán                             “ Vừa gà vừa chó.
Bó lại cho tròn

 Ba mươi sau con

        Một trăm chân chăn”.

             Hỏi có mấy gà, mấy chó?

Hướng dẫn  giải
    + Gọi số gà x con (
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    + Hướng dẫn học sinh lập mối liên hệ theo ẩn theo bảng sau:

	    Các đại lượng

Các loại con
	Số con
	 Số chân
	Tổng

	Con gà
	x
	2x
	36

	Con chó
	36 - x
	4(36 - x)
	100

	Phương trình lập được
	2x + 4(36 - x) =100


       + Căn cứ vào đó GV hướng dẫn HS tìm lời giải.
     Kết luận: Ngoài 8 dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình trên trong thực tế còn gặp phải một số dạng khác như: Dạng toán tham số, dạng toán phần trăm,…ở chương trình toán lớp 8, mỗi dạng toán có những đặc điểm khác nhau và trong mỗi dạng ta còn chia nhỏ ra hơn nữa. Mỗi dạng toán tôi mới chọn một số bài toán mang tính điển hình để giới thiệu về cách phân loại và phương pháp giải mỗi dạng toán đó để học sinh có thể nhận dạng được các bài toán mới thuộc dạng toán nào từ đó mà có cách giải hợp lý, nhanh và chính xác. Việc chia dạng trên đây chủ yếu dựa vào lời văn để phân loại nhưng đều chung nhau ở các bước giải cơ bản của loại toán "Giải bài toán bằng cách lập phương trình". Mỗi dạng toán có tính chất giới thiệu về việc thiết lập phương trình. Tuy nhiên, các dạng toán đó chỉ mang tính chất tương đối, học sinh thực hành và vận dụng nhiều lần tạo thành kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình.
IV. Hiệu quả của sáng kiến 

   Trong quá trình giảng dạy năm học vừa qua khi áp dụng kinh nghiệm của mình để soạn giảng và vận dụng vào thực tế thì tôi thấy có sự thay đổi:
Học sinh đã có những thái độ học tập tích cực, thích thú hơn trong tiết học, chủ động nêu lên những thắc mắc, khó khăn về bộ môn với giáo viên, các em hưởng ứng rất nhiệt tình. Bên cạnh đó những bài tập giao về nhà đã được các em làm một cách nghiêm túc, tự giác học bài và nắm được các kiến thức cơ bản sau khi học xong mỗi bài.

     Sau khi thực nghiệm sáng kiến kinh nghiệm tại lớp 8 trường PTDTBT THCS Khao Mang tôi thấy học sinh đã có kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình, đã biết đặt điều kiện chính xác, biết dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng để thiết lập phương trình; có ý thức cẩn thận, trình bày lời giải bài toán khoa học chặt chẽ hơn, giải phương trình đúng, khi giải xong đã biết đối chiếu với điều kiện … được thể hiện qua kết quả kiểm tra vào tháng 05 năm 2017 như sau:
	Lớp
	 Số HS 
	Điểm

	
	
	Điểm dưới 5
	Điểm 5 -  6
	Điểm 7 - 8
	Điểm 9 - 10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A
	40
	5
	12,5 %
	19
	47,5 %
	9
	22,5 %
	7
	17,5 %

	8B
	39
	4
	10,2 %
	18
	46,2 %
	10
	25,6 %
	7
	18 %


     Sau khi có kết quả điều tra về chất lượng học tập bộ môn toán của học sinh và tìm hiểu được nguyên nhân dẫn đến kết quả đó tôi đã đưa ra một vài biện pháp và áp dụng các biện pháp đó vào trong quá trình giảng dạy thấy rằng học sinh có những tiến bộ, học sinh tiếp cận kiến thức một cách nhẹ nhàng hơn kết quả học tập của các em có phần khả thi hơn. Tuy nhiên, sự tiến bộ đó thể hiện chưa thật rõ rệt, chưa có sự đồng bộ.

Tuy nhiên để thực hiện tốt và có hiệu quả đòi hỏi phải có sự nỗ lực ở cả thấy và trò, người giáo viên cần phải trau dồi kiến thức cho mình và tìm ra những phương pháp tối ưu khác kết hợp hài hòa có như vậy mới đem lại hiệu quả phát huy được năng lực chủ động tích cực của học sinh và bản thân trong tiết dạy. 
PHẦN 3: KẾT LUẬN  KIẾN NGHỊ 

1. Kết Luận  

       Cuối năm học đa số các em đã quen với loại toán "Giải bài toán bằng cách lập phương trình", đã nắm được các dạng toán và phương pháp giải từng dạng, các em biết trình bày đầy đủ, khoa học, lời giải chặt chẽ, rõ ràng, các em bình tĩnh, tự tin và cảm thấy thích thú khi giải loại toán này.
       Do điều kiện và năng lực của bản thân tôi còn hạn chế, các tài liệu tham khảo chưa đầy đủ  nên chắc chắn còn những điều chưa chuẩn, những lời giải chưa phải là hay và ngắn gọn nhất. Nhưng tôi mong rằng đề tài này ít nhiều cũng giúp học sinh hiểu kỹ hơn về loại toán giải bài toán bằng cách lập phương trình.

     Bằng những kinh nghiệm rút ra sau nhiều năm giảng dạy ở trường phổ thông, nhất là những bài học rút ra sau nhiều năm dự giờ thăm lớp của các thầy cô giáo cùng trường. Cùng với sự giúp đỡ tận tình của ban giám hiệu nhà trường, của tổ chuyên môn trường PTDTBT THCS Khao Mang. Tôi đã hoàn thành Sáng kiến kinh nghiệm "Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8 trường PTDTBT THCS Khao Mang" và tôi đã rút ra một số bài học cho bản thân:
    Hướng dẫn học sinh " Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình" là một phần quan trọng trong chương trình Toán lớp 8.

    Vì vậy giáo viên cần đào sâu suy nghĩ, tìm kiếm nhiều cách phân tích khác nhau.

    Đưa ra các bài toán có nhiều cách phân tích để học sinh thực hiện.

    Lợi dụng những bài làm sai của học sinh, để khắc sâu kiến thức. Từ đó giúp các em hiểu rõ bản chất của vấn đề và tránh được sai lầm ở những lần sau.

     Trong quá trình thực hiện giáo viên không được áp đặt học sinh phải trình bày theo cách nào mà để các em tự mình khám phá kiến thức, làm chủ kiến thức.Mỗi giáo viên dạy môn Toán THCS cần xác định việc nâng cao chất lượng dạy học là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư về trí tuệ và sự hợp lực của giáo viên và học sinh.
     Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút sự quan tâm của nhà trường, phụ huynh học sinh cùng tham gia trong việc nâng cao chất lượng dạy học.

    Giáo viên cần sáng tạo trong công tác vận dụng linh hoạt phương pháp và hình thức dạy học tích cực trong quá trình dạy học, tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
    Song song với việc kiểm tra, đôn đốc cần chú trọng đến công tác thi đua, khen thưởng cho học sinh. Từ đó giao chỉ tiêu rõ ràng và điều kiện đi kèm với chỉ tiêu đó để khuyến khích các em học sinh cố gắng đạt được mục tiêu đề ra. Đây là giải pháp quan trọng mang tính đột phá trong việc thúc đẩy các em học sinh tìm tòi, cố gắng, quyết tâm dành được thành tích cao trong học tập. Với mỗi dạng bài  tuỳ thuộc vào đối tượng học sinh có thể đưa ra bài tập phù hợp với kiến thức thực có của học sinh, với các chú ý khắc sâu kỹ năng giải đã được sử dụng. Đặc biệt kích thích tinh thần ham học của học sinh và sự quan tâm, đầu tư của phụ huynh và nhà trường. Từ đó tạo được “đòn bẩy” trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học 2017 - 2018 và những năm học tiếp theo.
    Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, cảm ơn các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn trường PTDTBT THCS Khao Mang đã giúp tôi hoàn thành đề tài này. Tôi rất mong được sự chỉ bảo của các đồng chí chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo, ý kiến đóng góp  của các đồng nghiệp để vốn kinh nghiệm giảng dạy của tôi được phong phú hơn.

2. Kiến nghị  

a. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo: 

    Cần trang bị cho giáo viên thêm những tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học  cần thiết để bổ sung,  hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Với những sáng kiến kinh nghiệm hay,  theo tôi nên phổ biến để cho các giáo viên được học tập và vận dụng có như thế tay nghề và vốn kiến thức của giáo viên sẽ dần được nâng lên.

b. Đối với nhà trường PTDT BT THCS  Khao Mang
    Tích cực dự giờ thăm lớp để trao đổi, rút kinh nghiệm cho giáo viên về kiến thức bài dạy và phương pháp giảng dạy.

c. Đối với giáo viên: 


Mỗi giáo viên phải tự nhìn lại mình, đánh giá một cách nghiêm túc về ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc đã đạt được để rút ra và phát huy những ưu điểm, sửa chữa nhược điểm để cố gắng vươn lên.


Tích cực tự học và tự bỗi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cụ thể là tăng cường dự giờ đồng nghiệp học tập cách tổ chức hoạt động nhóm, hoặc là học qua sách vở, bổ sung thêm tài liệu cho giờ học  thêm phong phú.


Giáo viên cũng cần phải quan tâm đến học sinh mà mình giảng dạy để nắm được tâm lý, trình độ của học sinh để phân nhóm cho phù hợp, phát hiện ra các đối tượng học sinh để có kế hoạch kèm cặp hợp lý.


 Thường xuyên gần gũi quan tâm sát sao đến các em học sinh. 


 Giáo viên cũng phải động viên và định hướng trong quá trình học sinh trả lời để kết quả thảo luận được học sinh ghi nhớ và các em cũng mạnh dạn hơn, phát huy được khả năng của bản thân.


Trên đây là  sáng kiến kinh nghiệm " Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình  Toán  lớp 8 tại trường PTDTBT THCS Khao Mang”  của bản thân tôi. Sáng kiến kinh nghiệm đã  bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực cho bản thân tôi trong quá trình công tác tại trường PTDT BT THCS Khao Mang. Trong quá trình nghiên cứu biên soạn và thực hiện sáng kiến mặc dù rât cố gắng song bản thân không thể thiếu những sai sót. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các quý thầy cô trong Ban giám khảo và đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn và được áp dụng rộng rãi trong các đơn vị trường trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.
Tôi xin trân trọng cảm ơn

                                                        Pỳng luông, ngày       tháng   năm 2018
	Xác nhận, nhận xét, đánh giá của đơn vị 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	                                                                    Người viết

                                                                   Đoàn Thị Vân
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